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           TS. Tạ Minh Hoàng  
 

 
Mở đầu 

Các chất  phóng xạ tự nhiên có sẵn trong đất, đá, cây cỏ, nước, không khí ... kể từ  khi 

trái đất hình thành và được phân bố không đều ở nơi này, nơi khác. Hàm lượng các chất phóng 

xạ tự nhiên trong môi trường (đất, đá, nước, không khí) phụ thuộc vào vị trí địa lý, kiến tạo địa 

chất … do đó  có trong vật liệu xây dựng và công trình xây dựng. Các chất phóng xạ này có 

thể là nguy cơ gây ung thư đối với con người khi bị phơi nhiễm theo thời gian do vậy cần khống 

chế nồng độ các chất phóng xạ tự nhiên này trong vật liệu xây dựng và công trình sử dụng. 

1. Phóng xạ tự nhiên trong xây dựng 

1.1. Phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng 

Các vật liệu có nguồn gốc từ đá và đất (vật liệu khoáng chất) chứa chủ yếu 
các hạt nhân phóng xạ tự nhiên của Uranium (U-238), Thorium (Th-232) và 
Potassium (K-40). Trong các dẫn xuất của Uranium thì chuỗi phân r' bắt đầu từ 
Radi-226 và là nhân phóng xạ gamma chủ yếu. 

Liều chiếu xạ cao của bức xạ gamma đối với cơ thể sống là nguy cơ gây 
ung thư sau nhiều năm phơi nhiễm hoặc ốm đau và chết sau vài tuần nếu bị chiếu 
xạ với liều chiếu rất cao. Chiếu xạ phơi nhiễm bức xạ gamma là chiếu xạ phơi 
nhiễm ngoài. 

Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng là 
đo bức xạ gamma tự nhiên theo các mức năng lượng khác nhau và xác định hoạt 
độ phóng xạ riêng của Ra-226, Th-232 và K-40 có trong vật liệu. 
Các số liệu điều tra địa chất ở Việt nam cho thâý: 

- Tại vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ..  độ 
phóng xạ thay đổi theo thành phần đá rõ rệt: Độ phóng xạ của đá siêu bazic < đá 
bazic < đá acit < đá kiềm. Độ phóng xạ của đá vôi phổ biến < 15.10 4− % Utđ 
(Uranium tương đương), còn của các đá biến chất khác khoảng < 20-35. 10 4− % 
Utđ. Đá granit có độ phóng xạ phổ biến 45-60.10 4− % Utđ.  Độ phóng xạ của đá 
trầm tích thay đổi trong khoảng rộng < 40.10 4− % Utđ... 
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Ngoài ra các chất phóng xạ tự nhiên Ra-226, Th-232 và K-40 còn được 
phát hiện trong các phế thải công nghiệp như tro, xỉ nhiệt điện, luyện kim… vẫn 
được dùng như phụ gia hay vật liệu trong xây dựng hay sản xuất vật liệu xây 
dựng. 

Để đánh giá chung hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu dùng chỉ số hoạt 
độ phóng xạ an toàn (I): 
Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I): Là chỉ số phản ánh hoạt độ phóng xạ tổng 
hợp của các hạt nhân phóng xạ tự nhiên  Radi-226, Thori-232 và Kali-40 (C Ra , 
CK và CTh ) của vật liệu. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) là thứ nguyên.  

Trong đó hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng (Cj): Là hoạt độ phóng xạ tự 
nhiên của chất phóng xạ trên một đơn vị khối lượng vật liệu (ví dụ C Ra , CK, CTh), 
đơn vị đo là Bq/kg. 

1 Becquerel (1 Bq)  =  1 phân r0 của nguyên tử trong 1 giây 
Để kiểm soát hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng ở mức độ an 

toàn chấp nhận, nhiều nước và tổ chức quốc tế ®' soạn thảo và ban hành các tiêu 
chuẩn, hướng dẫn về hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng như: 

• GOST 30108-94. Tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga. Vật liệu và sản phẩm 
xây dựng. Xác định  hoạt độ phóng xạ riêng hiệu dụng của các hạt nhân 
phóng xạ tự nhiên. 

• JC 518-93. Tiêu chuẩn ngành vật liệu xây dựng Cộng hoà nhân dân Trung 
hoa. Tiêu chuẩn giám sát phân loại an toàn phóng xạ vật liệu xây dựng tự 
nhiên. 

• ONORM S 5200-1996. Tiêu chuẩn quốc gia áo. Hoạt độ phóng xạ trong vật 
liệu xây dựng. 

• Hướng dẫn ST 12.2. Phần lan. 2003. Hoạt độ phóng xạ của vật liệu xây dựng 
và tro 

• An toàn bức xạ. Uỷ ban châu Âu. 1999. Các nguyên tắc an toàn bức xạ liên 
quan hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng. 
ở Việt nam, quy định về hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng 

được biên soạn trong tiêu chuẩn ngành mang m' số TCXDVN 397: 2007 “Hoạt 
độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng- Mức an toàn và phương pháp thử”. 
1.2. Khí phóng xạ Radon trong nhà  

Radon là khí phóng xạ tự nhiên không không màu, mùi, vị và là sản phẩm 
phân r' của nguyên tố Uranium - chất phóng xạ tự nhiên có mặt ở các liều lượng 
khác nhau trong tất cả các loại đá, đất, nước, không khí. Radon là hạt nhân phóng 
xạ không bền do vậy phân r' thành một loạt các sản phẩm phân r' có tuổi thọ 
ngắn và sau đó trở thành sản phẩm cuối cùng là chì bền vững. Các sản phẩm phân 
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r' có tuổi thọ ngắn của khí Radon là nguyên nhân nguy hiểm khi  hít thở không 
khí có chứa Radon và các sản phẩm phân r' của nó – nguy cơ gây ung thư phổi 
và đường hô hấp. Vì vậy khi bị phơi nhiễm bởi khí Radon người ta gọi là phơi 
nhiễm trong. 

 Radon và các sản phẩm phân r' của nó – con cháu của Radon- phát ra bức 
xạ alpha có khả năng ion hóa cao tổn hại mô phổi, đường hô hấp nhậy cảm gây 
ung thư. Các sản phẩm phân r' này lơ lửng trong không khí mà chúng ta thở. 
Mặc dầu nồng độ khí Radon trong không khí ngoài trời thấp, tuy nhiên khí 
Radon tích tụ trong nhà đều cao hơn. Đặc biệt trong các hang động, mỏ thì khí 
Radon có thể tích tụ đến nồng độ nguy hiểm và có thể là tác nhân chủ yếu làm 
hại sức khoẻ với thời gian phơi nhiễm lâu dài. Khí Radon cũng có thể có mặt 
trong nước uống và do vậy cũng có thể gây nguy hiểm. Một số kiến tạo địa chất 
như đá granit, đất núi lửa, đá phiến sét thường chứa khí Radon với nồng độ cao. 
Ngược lại, các loại đá trầm tích thường chứa nồng độ thấp khí này. 

Hoạt tính phóng xạ của khí Radon, được thể hiện bằng đơn vị Becquerel 
(Bq).  
 1 Becquerel (1 Bq)  =  1 phân r0 của nguyên tử trong 1 giây 

Nồng độ Radon trong không khí là lượng hoạt tính phóng xạ (Bq) trong 
một mét khối không khí (Bq/m3). 

Khí Radon xâm nhập vào nhà từ nền nhà, qua các vết nứt, khe hở ở sàn và 
tường, khe hở tại các đường ống, qua cấu trúc lỗ rỗng của tường. Do vậy nồng độ 
khí Radon thường cao hơn trong tầng ngầm, tầng 1. Phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
nên nồng độ khí Radon dao động theo thời gian. Do sự dao động theo thời gian 
nên việc đo nồng độ khí Radon trong không khí nên thực hiện trong thời gian dài.  

Sự tích luỹ khí Radon trong nhà theo kết quả điều tra của Uỷ ban khoa học 
của Liên hiệp quốc về hiệu ứng bức xạ nguyên tử –UNSCEAR ( United Nation 
Scientific Committee on the effects of Atomic Radiations) được tích luỹ từ các 
nguồn khác nhau như sau: 

• Vật liệu xây dựng và khí đất    80% 
• Không khí bên ngoài     10% 
• Khí từ các nguồn nước     5% 
• Khí tự nhiên và các nguồn khí khác, kể cả khí đốt 5% 

Để kiểm soát nồng độ khí Radon trong nhà với mức an toàn chấp nhận đối 
với người sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ ung thư do khí Radon gây ra, các 
chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, 
quy định, hướng dẫn liên quan khí Radon trong nhà: 

• Hướng dẫn của chính phủ Canađa về khí Radon. Bộ Y tế Canađa.2007. 
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• Quy chuẩn Châu Âu. Vật liệu phóng xạ tự nhiên và chất lượng không khí 
trong nhà. 2004 

• Các phương pháp đo Radon. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. 
• IEC 61577-2000. Trang thiết bị bảo vệ phóng xạ. Thiết bị đo Radon và các 

sản phẩm phân r' của Radon 
• ASTM D 6327 . Phương pháp tiêu chuẩn xác định nồng độ các sản phẩm 

phân r' Radon và mức Radon trong không khí trong nhà theo mẫu hoạt 
tính trên bộ lọc. 
Ngoài ra các nước còn tiến hành đo đạc và lập bản đồ nồng độ khí Radon 

quốc gia làm cơ sở dữ liệu để kiểm soát nồng độ khí Radon khi xây dựng và sử 
dụng công trình. 

ở Việt nam, quy định về nồng độ khí Radon trong nhà  và yêu cầu chung 
về phương pháp đo được biên soạn trong tiêu chuẩn TCVN 7889: 2008 “Nồng độ 
khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp 
đo”. 

2. Nội dung chính của 2 bản tiêu chuẩn TCXDVN 397: 2007 và TCVN 788: 
2008 về phóng xạ tự nhiên trong xây dựng 

2.1. Tiêu chuẩn TCXDVN 397: 2007 

2.1.1.Phạm vi áp dụng  

          Quy định mức hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu vô cơ- phi kim có 
nguồn gốc tự nhiên ( đá, sỏi, cát, đất…) hoặc nhân tạo ( gạch, ngói, tấm lợp, tấm 
ốp, lát, trang trí, xi măng, vữa,…) khi đưa vào công trình xây dựng để bảo đảm 
sức khoẻ, an toàn cho người sử dụng công trình. 

2.1.2. Quy định mức hoạt độ phóng xạ tự nhiên an toàn của vật liệu xây dựng  

Căn cứ để xác định mức phóng xạ của các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong 
vật liệu xây dựng  là mức hoạt độ phóng xạ của các hạt nhân phóng xạ tự nhiên 
(Ra-226, Th-232 và K-40) trong vật liệu xây dựng được thiết lập trên cơ sở  liều 
hiệu dụng đối với dân chúng do vật liệu xây dựng gây ra không vượt quá 1 
mSv/năm, thông qua chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I), không tính khí Radon, 
không tính tới sự đóng góp của phông phóng xạ môi trường. 

Mức hoạt độ phóng xạ tự nhiên an toàn của vật liệu xây dựng được xác định 
thông qua chỉ số hoạt độ phóng xạ tự nhiên an toàn (I) quy định trong bảng 1. 
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Bảng 1 .  Chỉ số hoạt độ phóng xạ tự nhiên an toàn ( I)  và đối tượng áp dụng  

TT  Đối tượng áp dụng Công thức tính chỉ số hoạt độ  
phóng xạ an toàn (I) 

Giá trị chỉ số 
hoạt độ phóng 
xạ an toàn  (I) 

1               Dùng xây nhà 

Sản phẩm vật liệu xây 
dựng khối lượng lớn 
dùng xây nhà 

Vật liệu san lấp nền 
nhà và nền gần nhà 

 

 

I1 ≤≤≤≤ 1 

1.1 

 

 

1.2 

1.3 Vật liệu sử dụng xây 
nhà với bề mặt hay 
khối lượng hạn chế (ví 
dụ tường mỏng hay lát 
sàn, ốp tường) 

               

 

 

     I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000      

 

 

 

 

I1 ≤≤≤≤ 6 

2 Xây dựng các công trình ngoài nhà 

Vật liệu sử dụng khối  
lượng lớn trong xây 
dựng công trình giao 
thông, thuỷ lợi .. 

I2 ≤≤≤≤ 1 
 

2.1 

 

 

2.2 Khi được sử dụng như 
vật liệu ốp, lát công 
trình. 

               

 

      I2=CRa/700 +CTh/500 + CK/8000      

I2 ≤≤≤≤ 1,5 

3 Dùng cho san lấp 

Vật liệu dùng cho san 
lấp (không thuộc mục 
3.1) 

I3 ≤≤≤≤ 1 3.1 

 

3.2 
Vật liệu không dùng 
cho san lấp, cần được 
tồn chứa 

      

 

 I3=CRa/2000 +CTh/1500 + CK/20000      I3 >1 

Chú thích: CRa , C Th, C K là các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng của các hạt nhân phóng xạ tương 
ứng Radi-226, Thori-232 và Kali-40 của vật liệu xây dựng. 

 

2.1.3. Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng của vật liệu  

Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ riêng của vật liệu xây dựng là 
phương pháp phổ kế gamma  đo bức xạ gamma tự nhiên theo các mức năng 
lượng xác định hoạt độ phóng xạ riêng của Ra-226, Th-232 và K-40 có trong vật 
liệu. 
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2.2. Tiêu chuẩn TCVN 7889:2008 

2.2.1. Phạm vi áp dụng  

Quy định các mức nồng độ khí Radon trung bình năm trong nhà ở, nhà 
làm việc và yêu cầu chung về phương pháp đo. 
2.2.2.  Mức quy định nồng độ khí Radon trong không khí trong nhà  
Các mức nồng độ khí Radon trong nhà nêu trong bảng 2. 

Bảng 2. Các mức quy định nồng độ khí Radon tự nhiên trung bình năm trong nhà 
 

Các mức  Đối tượng áp dụng Quy định 

Trường học > 150 Bq/m3 

Nhà ở > 200 Bq/m3 

 

Mức hành động 

Nhà làm việc > 300 Bq/m3 

Nhà xây mới < 100 Bq/m3 Mức khuyến cáo 

Nhà hiện sử dụng < 200 Bq/m3 

Mức phấn đấu Các loại nhà < 60 Bq/m3 

Chú thích : Sau khi ®' áp dụng tất cả các giải pháp giảm thiểu, nồng độ khí Radon tự 
nhiên trung bình năm trong nhà vẫn ở mức hành động thì phải chuyển đổi mục đích sử 
dụng. 

2.2.3.  Yêu cầu chung về phương pháp đo nồng độ khí Radon trong nhà  

Nồng độ khí Radon trong nhà được xác định bằng cách đo tổng các hạt 
alpha của khí Radon và các sản phẩm phân r' Radon trong không khí trong nhà 
bằng các thiết bị thích hợp thống kê trong phần phụ lục của TCVN 7889:2008 .  

Có 2 phương pháp đo nồng độ khí Radon theo thời gian là đo ngắn hạn và 
đo dài hạn. 
Phương pháp đo ngắn hạn: 

Các phép đo ngắn hạn bằng các thiết bị đo tương ứng với thời gian đo liên 
tục ít hơn 90 ngày (tuỳ thuộc loại thiết bị) được thực hiện trong điều kiện đóng 
kín cửa (chỉ mở khi cần thiết).  
Không tiến hành đo ngắn hạn với thời gian đo 2-3 ngày trong thời tiết bất thường 
(b'o, gió mạnh, khí áp thấp). 

Kết quả đo của phương pháp đo ngắn hạn được coi là giá trị nồng độ khí 
Radon tiềm ẩn trong nhà. Nếu giá trị này thấp hơn mức quy định thì nồng độ khí 
radon trung bình năm trong nhà sẽ thấp hơn mức quy định. Nếu giá trị này bằng 
hoặc cao hơn mức nồng độ quy định thì nồng độ khí Radon trung bình trong năm 
trong nhà sẽ có nguy cơ cao hơn mức quy định. 
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Phương pháp đo dài hạn: 

 Việc đo dài hạn với thời gian lâu hơn 90 ngày liên tục bất kỳ trong nhà 
bằng các thiết bị đo tương ứng thực hiện trong điều kiện các cửa (cửa đi, cửa sổ) 
sử dụng bình thường. 
 Kết quả của phương pháp đo dài hạn được coi là giá trị nồng độ khí Radon 
trung bình năm trong nhà. 

3. Kết luận 

 Việc đo hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng và tính chỉ số 
hoạt độ phóng xạ tự nhiên an toàn của VLXD cho phép đánh giá và phân loại sử 
dụng VLXD nhằm bảo đảm an toàn bức xạ cho người sử dụng công trình. 

          Việc đo nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà cho phép đánh giá nguy cơ 
phơi nhiễm phóng xạ từ khí Radon và là căn cứ để áp dụng các giải pháp cần 
thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ ung thư  phổi do phơi nhiễm khí Radon đối với 
người sử dụng công trình. 

Hai tiêu chuẩn này ra đời là căn cứ để kiểm soát việc sử dụng các loại vật 
liệu xây dựng, công trình có thể có hoạt độ phóng xạ ở mức nguy hiểm cho con 
người, đáp ứng yêu cầu định hướng cho các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà 
quản lý. 
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